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Summary 

Chromate-varnish double films were coated on brass-silic for corrosion protection by storing 
and using. The result show that the formation process of coating films following three stages are 
suitable this request. 

 
I - ĐẶT VẤN ĐỀ 

Latông L68 là loại hợp kim đồng đang được 
sử dụng phổ biến trong kỹ thuật quốc phòng, tuy 
nhiên, thực tế cất giữ và sử dụng cho thấy một 
số hạn chế của loại vật liệu này [1]. Chính vì 
vậy, sử dụng latông LK75-0,5 để thay thế nhằm 
khắc phục những hạn chế mà L68 mắc phải. 

Hợp kim đồng LK75-0,5 có khả năng đáp 
ứng yêu cầu về sản xuất, cất giữ và sử dụng. Để 
màng phủ bảo vệ bề mặt của sản phẩm được chế 
tạo từ latông silic LK75-0,5 đáp ứng các yêu cầu 
kỹ thuật nêu trên, giải pháp công nghệ tạo màng 
phủ bảo vệ bề mặt vẫn trên cơ sở như đối với sản 
phẩm được chế tạo từ latông L68, đó là màng 
vecni bảo vệ bề mặt kim loại được lót bằng lớp 
cromat hóa.  

Tuy nhiên so với latông L68, latông LK75-
0,5 không chỉ có hàm lượng kẽm thấp hơn gần 
7,5% mà còn có thêm silic. Chính vì vậy, quá 
trình tạo màng cromat hóa cần được nghiên cứu 
để đảm bảo đồng nhất thành phần hóa học của 
lớp latông bề mặt với bên trong đồng thời nâng 
cao được tính chất bảo vệ của màng vecni [2]. 

II - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

1. Tạo mẫu 

- Mẫu nghiên cứu được lấy từ hợp kim 

latông silic có thành phần hóa học chính là 
74,6%Cu, 24,7%Zn, 0,5%Si và 0,2% các tạp 
chất khác. 

- Mẫu nghiên cứu bề mặt (SEM, EDX) và đo 
điện hóa có dạng hình tròn diện tích 1 cm2.  

- Mẫu thử nghiệm mù muối được chuẩn bị 
có kích thước 70 × 140 × 2 mm. 

Các mẫu thí nghiệm được bảo quản trong 
điều kiện theo yêu cầu. 

- Quá trình cromat được tiến hành theo 3 
giai đoạn: hoạt hóa, cromat hóa và sấy tạo 
màng.  

- Màng phủ bảo vệ vecni được tạo thành 
bằng phương pháp nhúng. 

2. Phương pháp nghiên cứu  

- Thành phần hóa học các mẫu nền được xác 
định bằng phương pháp phân tích phổ phát xạ 
nguyên tử trên thiết bị PMI-MASTER PLUS tại 
Viện Khoa học Vật liệu, Viện Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam. 

- Trạng thái bề mặt mẫu được chụp ảnh bằng 
hiển vi điện tử quét SEM và xác định thành phần 
hóa học bề mặt bằng phổ tán xạ năng lượng tia 
R¬nghen EDX trên thiết bị EMAX ENERGY 
của hãng HORIBA có độ phân giải 4,5 nm, độ 
phóng đại đến 200.000 lần tại Viện Khoa học 
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Vật liệu, Viện Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam. 

- Phổ tổng trở EIS được đo bằng thiết bị IM6 
tại Phòng Điện hoá, Viện Hóa học, Viện Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam.   

- Khả năng bảo vệ kim loại của màng được 
đánh giá bằng thử nghiệm mù muối theo tiêu 
chuẩn ASTM - B117, thiết bị S800 tại Trường 
Đại học Bách khoa Hà Nội. 

III - KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

1. ảnh hưởng của thành phần dung dịch hoạt 
hóa đến quá trình tạo màng cromat hóa 

Quá trình hoạt hóa của latông silic được thực 
hiện trong các dung dịch axit có thành phần ở 
bảng 1 trong thời gian là 60 giây tại nhiệt độ 
phòng. 

Bảng 1: Thành phần hóa học các dung dịch hoạt hóa 

Dung dịch HCl, g/l Na2SO4, g/l H2SO4, g/l CrO3, g/l NaCl, g/l NaF, g/l HNO3, g/l
a 150 5 - - - - - 
b - - 50 - - - - 
c - - 6,0 60 3 1 0,3 
d - - 6,0 60 3 - - 

 
Kết quả phân tích EDX của các mẫu sau hoạt hóa được trình bày tại hình 1. 

Hình 1: Phổ EDX của mẫu nền và hoạt hóa trong 
các dung dịch ký hiệu tương ứng ở bảng 1 

Nguyên tố % m 
O 21,02 
Si 0,31 
Cl 0,13 
Cr 4,75 
Cu 54,74 
Zn 19,04 
Tổng 100,00 

Nguyên tố % m 
O 18,51 
Si 0,32 
Cr 3,86 
Cu 57,84 
Zn 19,48 
Tổng 100,00 

Nguyên tố % m 
O 2,22 
Si 0,49 
Cu 72,39 
Zn 24,90 
Tổng 100,00 

Nguyên tố % m 
Si 0,39 
Cu 74,39 
Zn 25,22 
Tổng 100,00 

Nguyên tố % m 
Si 0,52 
Cu 74,04 
Zn 25,44 
Tổng 100,00 

Mẫu nền a

b c

d
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So sánh các pic của phổ EDX ta nhận thấy, 
các dung dịch axit khác nhau cho hiệu quả hoạt 
hóa khác nhau không chỉ về mặt định tính mà 
còn có sự thay đổi định lượng rõ rệt. Kết quả 
cho thấy khả năng hoạt hóa của HCl diễn ra 
không đồng đều trong khi khả năng hoạt hóa 
của dung dịch H2SO4 diễn ra đồng đều hơn. Tuy 
nhiên khi hoạt hóa bằng dung dịch H2SO4 đã tạo 
ra cả oxit trên bề mặt mẫu, gây cản trở cho quá 
trình cromat hóa và là nguyên nhân gây vết nứt 
khởi đầu của quá trình ăn mòn ứng suất [1, 3]. 

Đối với dung dịch axit cromic, có thể thấy 
sự xuất hiện của các hợp chất crom oxit hình 

thành trên bề mặt mẫu. Đồng thời tỷ lệ giữa các 
nguyên tố trên bề mặt mẫu nghiên cứu tương 
đồng với tỷ lệ các nguyên tố của mẫu nền. Điều 
này cho thấy khả năng hoạt hóa của dung dịch 
axit cromic khá đồng đều. Kết quả này giúp cho 
giai đoạn cromat hóa có hiệu quả cao, đồng thời 
tạo sự đồng nhất giữa nền và lớp phủ bề mặt, 
không gây ra vết nứt ăn mòn do ứng suất nội - 
một ưu thế bảo vệ của màng phủ [4]. 

ảnh SEM chụp trạng thái bề mặt của các 
mẫu ký hiệu tương ứng ở bảng 1 được trình bày 
tại hình 2. 

  
 

 
   

 

Hình 2: ảnh SEM của các 
mẫu nền và các mẫu hoạt 
hóa trong các dung dịch 

khác nhau 

 
Kết quả chụp ảnh SEM cho thấy so với nền, 

mẫu được hoạt hóa trong dung dịch HCl (a) và 
H2SO4 (b) có khả năng san phẳng một phần bề 
mặt nhấp nhô của mẫu, đồng thời giảm được các 
hạt thô trên bề mặt mẫu nền, giảm được các thớ 
của hiện tượng song tinh và text-tua. So với 
dung dịch HCl thì dung dịch H2SO4 có khả năng 
san phẳng bề mặt tốt hơn. Tuy nhiên, dung dịch 
H2SO4 chưa tạo được màng mỏng làm đế cho 
màng cromat hình thành. Mẫu được hoạt hóa 
trong dung dịch H2Cr2O7 (c,d), ngoài việc san 
phẳng bề mặt mẫu, nó còn tạo ra được một lớp 
màng mỏng với lớp hợp chất bề mặt có cấu trúc 
hạt đồng đều về kích thước. Điều này đáp ứng 
được yêu cầu giảm thiểu khả năng ăn mòn dưới 
ứng suất với bề mặt phẳng thuận lợi cho quá 

trình cromat hoá, tạo lớp lót có tính chất bảo vệ 
kim loại cao.  

2. ảnh hưởng của chế độ cromat đến quá 
trình tạo màng lót 

Các mẫu sau khi hoạt hóa được chuyển sang 
cromat hóa ở nhiệt độ phòng, thời gian 20 giây 
trong dung dịch có thành phần hóa học là: CrO3-
85 g/l, NaCl-3 g/l, H2SO4-8,5 g/l, NaF-0,3 g/l, 
HNO3-0,3 g/l, sấy màng ở 60oC trong 1 giờ. 

a) ảnh hưởng của dung dịch hoạt hóa 

Cromat hóa các mẫu hoạt hóa trong các 
dung dịch a, b, c, d thu được các mẫu tương ứng 
Ca, Cb, Cc, Cd. Kết quả nghiên cứu phổ tổng trở 
được trình bày tại hình 3. 

 

nền a b 

c d 
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Hình 3: Phổ tổng trở Nyquyst và 
các giá trị RΩ, Rct của các màng 

cromat hoá 

 

Nhìn phổ tổng trở Nyquyst của các mẫu cho 
thấy mẫu nền và mẫu Cb đều có giá trị tổng trở 
thấp, có nghĩa rằng khả năng bảo vệ ăn mòn của 
các mẫu này không cao. Trong khi đó, đường 
phổ Nyquyst của mẫu Cc và Cd thể hiện có quá 
trình hấp phụ xảy ra sau quá trình chuyển điện 
tích, giá trị tổng trở khá cao. Kết quả tổng trở 
chứng minh rằng màng cromat hóa hình thành 
sau khi hoạt hóa bằng dung dịch c có khả năng 
bảo vệ kim loại tốt nhất. 

Căn cứ vào kết quả khảo sát ảnh hưởng của 

dung dịch hoạt hóa đến quá trình tạo màng 
cromat, chúng tôi đã chọn dung dịch hoạt hóa c 
để tiến hành khảo sát các yếu tố ảnh hưởng 
khác. 

b) ảnh hưởng của chế độ cromat hoá 

ảnh hưởng chế độ công nghệ cromat hóa 
được khảo sát là sự thay đổi nồng độ axit cromic 
(CrO3 và H2SO4), chất xúc tiến (NaCl) và thời 
gian cromat hoá. Kết quả tổng trở được chỉ ra 
trên hình 4 và bảng 3. 

 
 

 

 
Kết quả tổng trở cho thấy hàm lượng của 

CrO3 trong dung dịch cromat hóa có ảnh hưởng 
đến khả năng bảo vệ của màng lót cromat và 
hàm lượng CrO3/H2SO4 tương ứng với giá trị 
tổng trở cao nhất là M2. Nồng độ chất xúc tiến 
NaCl tốt nhất là 3 g/l.  

Nhìn phổ tổng trở ta thấy, khi màng hình 
thành trong vòng 10 giây, đã có sự khuếch tán 
diễn ra sau quá trình chuyển điện tích. Đối với 
màng hình thành sau 20 giây, giá trị tổng trở cao 
hơn và có quá trình hấp phụ diễn ra ngay sau 
quá trình chuyển điện tích. Điều này cho thấy 

Mẫu Rct (kΩ) 
n 002,5 
Ca 048,5 
Cb 008,6 
Cc 245,0 
Cd 108,0 

Mẫu 1 2 3 
CrO3 80 85 90 C 

(g/l) H2SO4 8,0 8,5 9,0 

Rct (kΩ ) 225,5 240,5 235,5

MÉu N1 N2 N3 N4 
NaCl (g/l) 1 2 3 4 
Rct (KΩ) 88,5 110,5 240,5 165,0

a b
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Hình 4: Khảo sát ảnh hưởng của chế độ  
cromat hóa đến diễn biến phổ tổng trở  

và giá trị Rct:  a - Hàm lượng CrO3/H2SO4; 
b - Hàm lượng NaCl; 

c - Thời gian 

 
cấu trúc của màng đã có tác dụng chống lại tác 
nhân ăn mòn.  

Đối với mẫu cromat hóa với thời gian kéo 
dài hơn (30 giây và 40 giây), mặc dù giá trị tổng 
trở cao nhưng hình dạng phổ cho thấy đã có quá 
trình khuếch tán diễn ra tiếp theo quá trình 
chuyển điện tích. Có nghĩa là màng hình thành 
với thời gian kéo dài không cho hiệu quả chống 

ăn mòn. 

c) ảnh hưởng của vecni cánh kiến 

ảnh hưởng của thành phần vecni đến khả 
năng bảo vệ của màng được xác định bằng đo 
tổng trở của các dung dịch vecni có tỷ lệ nhựa 
kiến/nhựa kiến biến tính (NK/NKBT) khác 
nhau, kết quả chỉ ra ở bảng 4. 

Bảng 2: Giá trị tổng trở của các mẫu tạo màng phủ bằng các dung dịch vecni khác nhau 

Mẫu nền M1 M2 M3 M4 M5 
Cax - 71,76 61,18 52,67 46,73 39,64 

Rct (Kï) 0,91 23,00 36,00 75,00 115,0 117,5 
 

Kết quả cho thấy khi hàm lượng este etyl 
nhựa kiến trong dung dịch vecni càng tăng (chỉ 
số axit giảm), các nhóm -OH, -COOH giảm, 
nên khả năng bảo vệ kim loại của màng vượt 
trội hơn màng nhựa kiến đến gấp 5 lần.  

Đồng thời, khi kiểm tra độ nhớt của dung 
dịch vecni hai thành phần cũng cho thấy, cùng 
với việc tăng hàm lượng NKBT thì độ nhớt tăng. 
Vì thế để đảm bảo độ nhớt của dung dịch vecni 
vẫn cho phép hình thành được màng cromat thì 
chỉ số axit Cax = 46,73 là phù hợp. 

IV - KẾT LUẬN 

Màng phủ bảo vệ kép cromat - vecni cho 

hiệu quả bảo vệ đối với latông silic LK75-0,5 
cao. Chế độ và quy trình tạo màng phủ kép này 
gồm 3 giai đoạn: 

- Hoạt hóa trong dung dịch với thành phần: 
CrO3 - 60 g/l, H2SO4 - 6,0 g/l, NaCl - 3 g/l, NaF 
– 1 g/l, HNO3 - 0,3 g/l tại nhiệt độ phòng và 
thời gian là 60 giây. 

- Quá trình cromat hóa được thực hiện trong 
dung dịch có thành phần: CrO3 – 85 g/l, NaCl 
– 3 g/l, H2SO4 – 8,5 g/l, NaF – 1 g/l, HNO3 
– 0,3 g/l; tại nhiệt độ phòng và thời gian 20 
giây rồi rửa, làm khô và sấy ở 60oC trong 30 
phút. 

t (phút) 10 20 30 40 

Rct (KΩ) 150,0 240,5 430,0 560,5

c 
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- Màng vecni của lớp kép được nhúng trung 
dung dịch vecni hai thành phần có chỉ số axit 
Cax = 46,73 cho kết quả tối ưu. 
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